TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014.

       MÔN          : NGỮ VĂN 8 

                                                         Thời gian    : 90 phút.
I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Cho đoạn văn sau, chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây:

…. Này! Ông giáo ạ! Cái giống nó cũng khôn! Nó cứ làm in như nó trách tôi; nó kêu ­ ử, nhìn tôi, như muốn bảo tôi rằng: “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này µ?”…
1. Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào?

A. Lão Hạc.






B. Hai cây phong.                           

C. Cô bé bán diêm.





D. Tôi đi học.

2. Đoạn văn trên tác giả sử dụng mấy thán từ?


A. Một.






B. Hai.


C.Ba.







D. Bốn.

3. Thán từ trong đoạn văn trên dùng để làm gì?


A. Gọi đáp, bộc lộ tình cảm, cảm xúc.


B. Bộc lộ tình cảm, cảm xúc.


C. Gọi đáp, tạo câu nghi vấn.


D. Tạo câu cầu khiến, cảm thán.







4. Dấu ngoặc kép trong đoạn văn trên có tác dụng gì?


A. Đánh dấu từ ngữ được dẫn từ văn bản.






B. Đánh dấu câu nói hiểu theo nghĩa đặc biệt.


C. Đánh dấu câu, đoạn được dẫn trực tiếp.


D. Đánh dấu phần được hiểu theo ý mỉa mai.

5. Dấu hai chấm trong đoạn văn trên dùng để làm gì?

A. Đánh dấu (báo trước) phần giải thích, thuyết minh cho một phần trước đó.


B. Đánh dấu (báo trước) lời dẫn trực tiếp.

C. Đánh dấu (báo trước) lời đối thoại.

D. Đánh dấu phần thông báo đặc biệt.

6. Trong các từ sau, từ nào là từ tượng thanh?

A. kêu.






B. ­ ử.


C. A!







D. tệ lắm!

7. Câu văn: “ Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này à?” là kiểu câu?
A. Câu đơn.






B. Câu có cụm C-V mở rộng.


C. Câu đặc biệt.





D. Câu ghép.

8. Xác định C-V trong câu trên?

Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này µ?

II. Tự luận (8 điểm):

Câu 1 (3 điểm): Cho câu chủ đề sau: “Chiếc lá do cụ Bơ-men vẽ là một kiệt tác”. Em hãy viết một đoạn văn từ 6 đến 8 câu theo phương pháp diễn dịch để làm sáng tỏ câu chủ đề trên. (Trong đoạn văn có sử dụng một câu ghép – gạch chân dưới câu ghép đó)?

Câu 2 (5 điểm): Thuyết minh về một món ăn dân tộc (bánh chưng, bánh giầy, phở, cốm…).
(* Lưu ý: Học sinh không làm vào đề)
TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014.

       MÔN          : NGỮ VĂN 8 

                                                         Thời gian    : 90 phút.

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

- Mỗi câu trả lời đúng được 0, 25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	A
	B
	A
	C
	B
	B
	D


- Xác định đúng các cụm C-V được 0,25 điểm.

Tôi // ăn ở với lão như thế mà lão // xử với tôi như thế này µ?

II. Tự luận (8 điểm):

Câu 1 (3 điểm): Đoạn văn đạt yêu cầu

* Hình thức (1,5 điểm):


- Đoạn văn có câu chủ đề, độ dài từ 5– 7 câu (0,5 điểm)


- Không mắc lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp (0,5 điểm)


- Sử dụng câu ghép và gạch chân dưới câu ghép đó (o,5 điểm)

* Nội dung (1,5 điểm): Đảm bảo những ý sau:


- Chiếc lá được vẽ giống như thật, đến mức các họa sĩ cũng không nhận ra.


- Chiếc lá được vẽ bằng sự hy sinh của người họa sĩ già Bơ-men.


- Chiếc lá đã làm cho Giôn-xi hồi sinh, chiến thắng cái chết.

Câu 2 (5 điểm): Bài văn đạt yêu cầu về nội dung và hình thức

* Hình thức: (1 điểm)


- Có bố cục hoàn chỉnh 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.


- Không mắc lỗi ngữ pháp chính tả.


- Lời văn trong sáng.


- Viết đúng dấu hiệu một bài văn thuyết minh.

* Nội dung: (4 điểm): Đảm bảo những ý sau:

  
Thuyết minh được một món ăn của dân tộc và ý nghĩa của món ăn đó.

- Mở bài: Giới thiệu một món ăn đặc trưng của dân tộc.

- Thân bài:


+ Thuyết minh món ăn đó được làm vào những mùa, dịp nào?


+ Món ăn đó được làm từ những nguyên liệu nào?


+ Cách làm món ăn đó ra sao?


+ Món ăn đó được ra đời từ khi nào?


+ ý nghĩa của món ăn đó trong đời sống của người Việt Nam.


+ Cách thưởng thức món ăn cổ truyền của người Việt.

- Kết bài: Nhấn mạnh về ý nghĩa của món ăn cổ truyền của dân tộc. Lời kêu gọi, khuyên mọi người hãy tiếp tục giữ gìn và phát huy một nét đẹp ẩm thực của người Việt Nam.
TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014.

       MÔN          : NGỮ VĂN 8 

                                                         Thời gian    : 90 phút.
I. Trắc nghiệm (2 điểm):  Chọn câu trả lời đúng nhất:
1. “Bình Ngô đại cáo” (Nguyễn Trãi) được sáng tác theo thể văn nào?

A. Văn vần.






B. Văn biền ngẫu.

C. Văn xuôi.






D. Cả A, B, C đều sai.

2. Dòng nào dưới đây nói lên đúng nhất đặc điểm của thể cáo?

A. Dùng để ban bố mệnh lệnh của nhà Vua hoặc thủ lĩnh một phong trào.

B. Dùng để trình bày một chủ trương hay công bố kết quả một việc lớn để mọi người cùng biết.

C. Dùng để kêu gọi, thuyết phục mọi người đứng lên chống giặc.

D. Dùng để tâu lên Vua những ý kiến, đề nghị của bề tôi.

3. “Bình Ngô đại cáo” (Nguyễn Trãi) được coi là “ Bản tuyên ngôn độc lập thứ hai” của dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay?

A. Đúng.






B. Sai.

4. “Bình Ngô đại cáo” (Nguyễn Trãi) được công bố vào năm nào?

A. Năm 1426.





B. Năm 1429.

C. Năm 1430. 





D. Năm 1428.

5. Dòng nào nói đúng nhất hoàn cảnh sáng  tác “Bình Ngô đại cáo” (Nguyễn Trãi)?


A. Khi nghĩa quân Lam Sơn đã lớn mạnh.


B. Sau khi quân ta đã đại thắng giặc Minh xâm lược.


C. Trước khi quân ta phản công quân Minh xâm lược.


D. Khi giặc Minh đang đô hộ nước ta.

6. Mục đích của “việc nhân nghĩa” thể hiện trong “Bình Ngô đại cáo” (Nguyễn Trãi) là?

A. Là lối sống có đạo đức và giàu tình thương.

B. Là để yên dân, làm cho dân được sống ấm no.

C. Là trung quân, hết lòng phục vụ Vua.

D. Là duy trì mọi lễ giáo phong kiến,

7. Ý nào dưới đây thể hiện trình tự mà Nguyễn Trãi đưa ra để khẳng định chủ quyền độc lập của dân tộc?


A. Cương vực lãnh thổ, nền văn hiến, truyền thống lịch sử, chủ quyền, phong tục.


B. Nền văn hiến, cương vực lãnh thổ, phong tục, truyền thống lịch sử, chủ quyền.


C. Nền văn hiến, phong tục, truyền thống lịch sử.


D. Chủ quyền, truyền thống lịch sử, cương vực lãnh thổ.

8. Tác phẩm nào trước “Bình Ngô đại cáo” (Nguyễn Trãi) cũng đã khẳng định chủ quyền của dân tộc ta?


A. Tụng giá hoàn kinh sư (Trần Quang Khải).


B. Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn).


C. Thuật hoài (Phạm Ngũ Lão).


D. Nam quốc sơn hà (Lý Thường Kiệt (?)).

II. Tự luận (8 điểm):

Câu 1 (3 điểm): Cho khổ thơ sau:

“Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng

Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá.

Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã

Phăng mái chèo, mạnh mẽ vượt trường giang.

Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng

Rướn thân trắng bao la thâu góp gió...’’.

(Trích: “Quê hương“ – Tế Hanh)

Viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu nêu cảm nhận của em về đoạn thơ trên. Trong đoạn văn có sử dụng một câu cảm thán (Gạch chân dưới câu cảm thán đó)?
Câu 2 (5 điểm):


Em hãy giải thích lời khuyên của Lê-nin: “Học, học nữa, học mãi”?

(* Lưu ý: Học sinh không làm vào đề)
TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014
       MÔN          : NGỮ VĂN 8 

                                                         Thời gian    : 90 phút.

I. Trắc nghiệm (2 điểm):  Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	B
	A
	D
	B
	B
	B
	D


II. Tự luận (8 điểm):

Câu 1 (3 điểm):

           Viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu nêu cảm nhận về đoạn thơ trên. Trong đoạn văn có sử dụng một câu cảm thán.

* Yêu cầu đoạn văn như sau:

- Hình thức (1 điểm): Là 1 đoạn văn hoàn chỉnh từ 5 đến 7 câu. Trong đoạn văn có sử dụng câu cảm thán. Đoạn văn không mắc lỗi chính tả, dùng từ và không sai ngữ pháp câu.

- Nội dung (2 điểm): Trình bày được cảm nhận về nội dung đoạn thơ:

+ Đoạn thơ miêu tả cảnh dân chài ra khơi đánh cá.

+ Thời điểm ra khơi: sáng sớm, thời tiết đẹp.

+ Nổi bật trên nền khung cảnh là ảnh con thuyền đang hăng hái ra khơi dưới bàn tay” chèo lái khỏe khoắn của dân làng chài. Biện pháp so sánh chiếc thuyền như con tuấn mã, với các động từ, tính từ “phăng”, “vượt”, “hăng” gợi lên hình ảnh con thuyền đang băng mình ra khơi thật dũng mãnh, mạnh mẽ làm chủ biển khơi bao la. Đó cũng chính là sức sống, khí thế của dân trai tráng- những con người lao động.

+ Đẹp hơn cả là hình ảnh cánh buồm căng gió biển khơi gợi được so sánh độc đáo, bất ngờ. Hình ảnh cánh buồm vừa có hình, có hồn, trở thành biểu tượng của làng chài thân thương, ẩn chứa hy vọng của dân chài về những chuyến ra khơi bình yên.

Câu 2 (5 điểm):


Em hãy giải thích lời khuyên của Lê-nin: “Học, học nữa, học mãi”?

* Bài văn đảm bảo những yêu cầu sau:

- Hình thức (1 điểm): 

+ Là một bài văn nghị luận hoàn chỉnh, bố cục rõ ràng.

+ Không sai lỗi chính tả, dùng từ, không sai ngữ pháp câu.

- Nội dung (4 điểm): Cần đảm bảo bố cục sau:

* Mở bài: Nêu vấn đề.

* Thân bài: Đảm bảo những ý sau:

+ Giải thích: “Học, học nữa, học mãi”có nghĩa là gì?

+ Vì sao phải “Học, học nữa, học mãi”?

+ Làm thế nào để thực hiện lời khuyên của Lê-nin?

*  Kết bài: Khẳng định lời khuyên trên là đúng.

* Biểu điểm:
- Điểm 4-5: Đầy đủ nội dung, không mắc lỗi diễn đạt.

- Điểm 2-3: Làm được 2/3 yêu cầu, còn mắc lỗi chính tả, diễn đạt.

- Điểm 0-1-2: Các trường hợp còn lại.
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